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Để quản lý, bảo tồn lâu dài, nguyên vẹn và sử dụng có hiệu quả di sản văn hóa thế giới trên địa bàn thị xã Hội An theo luật Di sản văn hóa Việt Nam và các công ước quốc tế về di tích, di sản, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản, quy chế này quy định việc quản lý, bảo tồn và sử dụng các di tích thuộc Khu phố cổ Hội An.

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:


1. Quy chế này quy định về các hoạt động quản lý, bảo tồn, tu bổ, sử dụng các di tích thuộc Khu phố cổ Hội An.


2. Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức có các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo tồn, tu bổ, sở hữu, sử dụng di tích thuộc Khu phố cổ Hội An.


Điều 2. Khu phố cổ Hội An được cấu thành bởi một quần thể di tích nhiều loại hình bao gồm: 
- Nhà ở, nhà thờ tộc, miếu, đình, hội quán, cầu, chùa, giếng;
- Hệ thống bến cảng- chợ; 
- Hệ thống giao thông, thoát nước, dòng sông, dòng chảy cổ; 
- Hệ thống cây xanh cổ thụ;
- Những phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hoá đời thường, lối sống, nếp sống thị dân Hội An xưa.


Điều 3. Nguyên tắc bảo tồn, sử dụng di tích Khu phố cổ Hội An:


- Giữ gìn nguyên vẹn và lâu dài Khu phố cổ như một thiết chế lịch sử - văn hoá - nhân văn - kiến trúc đồng bộ, bao gồm các di tích cấu thành trên cơ sở phải vừa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hiện đại của cộng đồng dân cư theo nguyên tắc cùng tồn tại;


- Bảo tồn Khu phố cổ phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái - nhân văn xung quanh, gắn liền giữa bảo tồn di sản văn hoá vật thể với văn hoá phi vật thể;


- Bảo tồn Khu phố cổ không chỉ nhằm bảo vệ, phát huy bản sắc văn hoá mà còn nhằm khai thác, phát huy những thế mạnh, kinh nghiệm truyền thống cho mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.


-Việc phát huy, khai thác, tái sử dụng di tích phải gắn với mục tiêu bảo tồn di sản văn hoá; không vì phát triển kinh tế du lịch mà làm tổn hại đến di sản văn hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ các di tích, chấp hành các chế độ quy định của Nhà nước Việt Nam về di tích, di sản nói chung, di tích Khu phố cổ Hội An nói riêng .
Chương II
Các khu vực bảo vệ và quy định tu bổ di tích 

trong các khu vực bảo vệ Khu phố cổ Hội An

Điều 5. Các khu vực bảo vệ Phố cổ Hội An bao gồm:

- Khu vực I: Là khu vực bảo vệ nguyên trạng;

- Khu vực II (được chia làm khu vực IIA và IIB): Là vùng bao quanh khu vực I, giữ chức năng bảo vệ cảnh quan và môi trường - sinh thái của di tích.

Điều 6. Khu vực I có giới hạn (theo sơ đồ đính kèm) : 

- Phía Đông
: Dãy nhà mặt tiền số lẻ đường Hoàng Diệu, kéo về Đông theo hai dãy nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Hiệu, số chẵn đến hết nhà số 350 (Đình Sơn Phong), số lẻ đến hết nhà số 313 (giáp đường Trương Minh Lượng) và dãy nhà mặt tiền số chẵn, dãy nhà số lẻ đường Phan Bội Châu đến giáp đường Trương Minh Lượng.

- Phía Tây
: Điểm giao nhau giữa 2 đường Phan Chu Trinh và Nguyễn Thị Minh Khai (nhà số 77 Nguyễn Thị Minh Khai ).

- Phía Nam
: Toàn bộ đoạn sông Hội An, từ điểm Đông (đường Trương Minh Lượng) và điểm Tây (phía sau nhà 51 Nguyễn Thị Minh Khai) kéo về Nam đến đỉnh kè bờ Nam sông Hội An.

- Phía Bắc
:  Dãy nhà mặt tiền số chẵn đường Phan Châu Trinh kéo về Bắc theo hai dãy nhà mặt tiền đường Lê Lợi (kể cả các nhà số 2/2 đến 2/10).


Điều 7. Khu vực II-A có giới hạn (theo sơ đồ đính kèm) : Tiếp giáp khu vực I 
- Phía Đông
: Đến dãy nhà mặt tiền số chẵn đường Phạm Hồng Thái.

- Phía Tây
: Hai dãy nhà mặt tiền đường Hùng Vương, số lẻ đến kiệt 35 (Chùa Viên Giác), số chẵn đến ngã ba đường 18/8 (hết nhà số 48)
- Phía Nam
: Bao gồm cả khu bãi bồi An Hội (Đồng Hiệp), dãy nhà mặt tiền đường Nguyễn Phúc Chu đến ngã ba đường La Hối, dãy nhà đối diện bờ Bắc sông Hội An thuộc địa phận xã Cẩm Nam  từ lô đất số CD/K 
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 kéo về Đông đến điểm cuối khách sạn Phố Hội II.

- Phía Bắc
: Dãy nhà mặt tiền số chẵn đường Trần Hưng Đạo.
Điều 8. Khu vực II-B có giới hạn (theo sơ đồ đính kèm) : Tiếp giáp khu vực IIA 
- Phía Đông
: Đến kiệt 267 Nguyễn Duy Hiệu kéo thẳng về phía Nam ra đến bờ sông Hội An, kiệt số 320 Nguyễn Duy Hiệu kéo về phía Bắc đến kiệt 493, qua kiệt 576 Cửa Đại đến hết phía sau Khu thiết chế phường Sơn Phong.

- Phía Tây
: Đến kiệt số 98 Hùng Vương (Bến xe Hội An) kéo thẳng về phía Bắc đến tịnh xá Ngọc Cẩm; kiệt 99 Hùng Vương kéo về phía Nam đến hết nhà 99/5. 

- Phía Nam
: Từ nhà 99/5 Hùng Vương chạy về Đông theo đường bêtông đến số 20 đường 18/8, qua số 9 đường 18/8 đến số 1/6 Hùng Vương chạy dọc theo đường bao Quảng Trường Lễ Hội đến ngã ba Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Phúc Tần - 18/8,  theo đường Nguyễn Phúc Tần đến ngã tư Nguyễn Hoàng - Nguyễn Phúc Tần, theo đường Nguyễn Hoàng về phía Nam đến khu thể thao khối Đồng Hiệp kéo thẳng ra bờ sông qua cột báo hiệu ngã ba sông ở bãi bồi Cẩm Nam đến ngã ba vào trường Nguyễn Khuyến theo đường bêtông đến nhà thờ tộc Nguyễn Văn qua ngã tư ông Chấn đến lô đất T 
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- Phía Bắc
: Đến đường Thái Phiên (số lẻ) kéo về phía Đông giáp kiệt 576 Cửa Đại (khu thiết chế văn hóa phường Sơn Phong) và kéo về phía Tây qua kiệt 68 Bà Triệu, kiệt 37/42 Lê Quí Đôn, tường sau Chùa Viên Giác theo đường bê tông đến Tịnh xá Ngọc Cẩm.

Điều 9. Trong phạm vi khu vực I:


1. Cảnh quan chung của khu vực bao gồm không gian, độ cao, cơ sở hạ tầng, kiểu thức kiến trúc, sắc thái, bố cục, màu sắc và cả những khoảng trống, thuộc đất công cộng, những khoảng sân trời, sân vườn trong từng ngôi nhà phải được bảo tồn theo các yếu tố gốc của Khu phố cổ.


2. Đối với các công trình kiến trúc cổ loại đặc biệt và loại I, chỉ khi đặc biệt cần thiết để bảo quản di tích mới tiến hành việc tu bổ. Khi tu bổ phải tuân thủ nguyên tắc giữ công năng (chức năng) vốn có của từng bộ phận và toàn bộ công trình, phải bảo tồn nguyên trạng các yếu tố gốc. Trong trường hợp bắt buộc phải thay thế một bộ phận cũ, vật liệu cũ, chất liệu cũ bằng một bộ phận mới, vật liệu mới thì phải đảm bảo tính cần thiết, tính khoa học của việc thay thế đó và phải đảm bảo tính chính xác từng chi tiết của các “yếu tố mới” so với các “yếu tố gốc”.

3. Đối với các công trình loại 2, nếp nhà trước phải giữ nguyên trạng hoặc phục hồi các yếu tố gốc; phần còn lại phía sau, tùy theo vị trí, đặc điểm của từng công trình và kiến trúc tứ cận, các nếp nhà có thể được cải tạo nội thất, mái phải lợp ngói âm dương và không được cơi nới thêm. Trường hợp cần thiết, phải phục hồi hoặc phục chế những bộ phận đã bị biến dạng của toàn bộ công trình khi có đủ cơ sở khoa học.


4. Đối với các công trình loại 3:


a) Nếp nhà trước, phải giữ lại hoặc tôn tạo mái ngói và tu bổ mặt tiền cùng các mặt bên (phần nhìn thấy được) theo kiểu thức truyền thống của Khu vực I; có thể cải tạo nội thất thích nghi với các chức năng mới được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng không được làm ảnh hưởng xấu đến các di tích chung quanh;


b) Phần còn lại phía sau, tùy thuộc vào vị trí, đặc điểm của công trình đó và các kiến trúc tứ cận, được cải tạo nội thất, hoặc cơi nới thêm theo nguyên tắc hài hòa với cảnh quan khu phố cổ nhưng mái phải lợp ngói âm dương.


5. Đối với các công trình còn lại, khi sửa chữa, cải tạo, xây mới phải lợp ngói âm dương; mặt tiền, nền hài hoà với cảnh quan khu phố cổ; phần còn lại phía sau tuỳ thuộc vào đặc điểm của các kiến trúc tứ cận và vị trí, độ cao vốn có của công trình, các nếp nhà có thể được cơi nới thêm theo nguyên tắc hài hoà với cảnh quan khu phố cổ và không che khuất các công trình kiến trúc xung quanh có giá trị (loại đặc biệt, I, II). 

6. Đối với các hạng mục công trình được phép xây mới, cơi nới (theo khoản 4, 5 của điều này) độ cao đến đỉnh mái không quá 8,0m (tính từ cốt vỉa hè). Đối với các công trình, hạng mục công trình - kể cả các vật  dụng lắp đặt, trưng bày - làm phá vỡ cảnh quan khu phố cổ hoặc xâm phạm di tích đều không được phép thực hiện, nếu đã có thì phải được giải toả hoặc phục hồi, phục chế hay cải tạo theo nguyên tắc hài hoà với cảnh quan khu phố cổ.


7. Đối với các nhà có giá trị loại II, III, IV, nếp nhà phụ ở phía sau của các dãy nhà tiếp giáp với khu vực II bao gồm dãy nhà số chẵn đường Phan Châu Trinh, dãy nhà số lẻ đường Hoàng Diệu, dãy nhà số chẵn đường Phan Bội Châu, và hai dãy nhà mặt tiền đường Lê Lợi (Từ ngã tư Phan Châu Trinh đến ngã tư Trần Hưng Đạo), đường Nguyễn Duy Hiệu khi được phép cơi nới, xây mới công trình hai tầng tuỳ trường hợp cụ thể, có thể được đổ sàn bêtông cốt thép, lát nền gạch men một màu (màu xám, nâu, đà), không bóng. Còn toàn bộ phần cảnh quan, kết cấu kiến trúc bên ngoài, phần lộ ra (mái, độ cao, hệ thống cửa, vật liệu, màu gỗ, tường vẫn được áp dụng theo các quy định tại khoản 2,3,4 của điều này).


8. Đối với các công trình, hạng mục công trình đã bị sụp đổ hoàn toàn cần xây dựng lại nếu hạng mục thuộc công trình loại đặc biệt, loại I, loại II  thì phải theo các khoản quy định tương ứng tại điều này; nếu thuộc các loại còn lại thì tuỳ điều kiện cụ thể, có thể phục hồi theo loại I, loại II hoặc áp dụng nguyên tắc hài hoà với cảnh quan Khu phố cổ.


9. Trừ các công trình loại đặc biệt, loại I và loại II, khuyến khích việc thu bổ, phục hồi, từng hạng mục hoặc toàn bộ các công trình còn lại theo kiểu thức kiến trúc truyền thống của khu phố cổ.


10. Việc phân loại, điều chỉnh loại các công trình kiến trúc theo các khoản 2,3,4,5 điều này do Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An quy định đã được Uỷ ban Nhân dân Thị xã thông qua, và phải được thông báo bằng văn bản đến các chủ di tích và Uỷ ban Nhân dân các phường.

Điều 10. Trong phạm vi khu vực II-A khu phố cổ, việc xây dựng sửa chữa được qui định như sau:

1- Đối với công trình di tích kiến trúc tôn giáo - tín  ngưỡng; các ngôi nhà, nếp nhà mặt tiền tuyến phố có kết cấu kiến trúc, hệ mái ngói truyền thống (ngói âm dương, ngói vảy cá); các công trình theo kiểu nhà vườn, biệt thự kể cả hệ thống sân vườn, tường rào, cổng, ngõ truyền thống sẵn có chỉ được tu bổ, sửa chữa theo nguyên trạng (có danh mục cụ thể kèm theo).

2. Đối với các ngôi nhà, công trình, hạng mục công trình liền kề, kế  cận nằm trong phạm vi bán kính ≤ 10m tính tại điểm tiếp xúc gần nhất của di tích kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng hiện có (kể cả với những công trình cách di tích bằng đường giao thông), khi sửa chữa, xây dựng mới thì chiều cao không vượt quá chiều cao những di tích này. Trường hợp di tích kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng gồm nhiều khối công trình có độ cao khác nhau thì việc áp dụng độ cao xây dựng tính từ độ cao khối công trình gần nhất.

3.  Các trường hợp xây mới, sửa chữa, trừ một số công trình đặc thù được UBND thành phố Hội An quyết định, còn lại phải đảm bảo các quy định sau:


a- Mái phải là mái dốc, lợp ngói đất nung truyền thống loại 22v/m2, độ cao đỉnh mái không quá 10,5m (tính từ cốt vỉa hè), không quá 2 tầng (độ cao từ cốt nền tầng 1 đến sàn tầng 2 ≤3,6m, từ cốt sàn tầng 2 đến ôtơ ≤3,40m, chiều sâu mỗi nếp nhà không quá 10m).
b- Hệ cửa mặt tiền và các mặt bên (cửa đi, cửa sổ) phải là cửa gỗ (panô, panô- lá sách), đánh vecni hoặc sơn màu đà. Hệ cửa bên trong (đối với trường hợp cửa 02 lớp) cho phép thi công cửa panô gỗ - kính.
c- Tường bên ngoài mặt tiền và các mặt bên chỉ được quét vôi truyền thống, tường bên trong được phép sơn vôi (không mác tíc) màu vàng sẫm, vàng nhạt, xanh ve, trắng sẫm. Nền nhà được láng ximăng nguyên chất ( màu đen-xám), lát các loại gạch hoặc đá không có ánh gương, cùng một màu (xám, nâu, đà).
d- Hình thức kiến trúc mặt tiền được phép tham khảo, lựa chọn một trong những mẫu đính kèm theo các điều khoản của Quy chế này. (xem mẫu trong phụ lục đính kèm)
e- Không được làm mới các hạng mục gây che khuất các công trình mặt tiền đường phố. Chỉ cho phép làm mái hiên bằng tole, sơn màu đà 2 mặt, khung bằng gỗ hoặc sắt sơn đà và không được lấn chiếm không gian vỉa hè, chiều rộng cho phép từ 0,8m - 1,2m (tính từ da tường ngoài mặt tiền hoặc các mặt bên). Riêng đối với những công trình có khoảng lùi sâu so với mép trong vỉa hè, có thể cho phép làm mái hiên rộng hơn nhưng không quá 3m và không được lấn chiếm không gian vỉa hè.
4- Khuyến khích việc xây dựng các công trình, hạng mục công trình theo kiểu kiến trúc truyền thống và sử dụng vật liệu truyền thống; khuyến khích việc trồng các cây xanh để che chắn các hạng mục kiến trúc hiện đại.

5- Đối với dãy nhà nằm ở bờ Nam sông Hội An đối diện với khu phố cổ thuộc địa phận phường Cẩm Nam, dãy nhà mặt tiền đường Nguyễn Phúc Chu, hai dãy nhà mặt tiền đường Phan Bội Châu và nhà có mặt tiền giáp sông (đoạn từ ngã ba Trương Minh Lượng đến Phạm Hồng Thái), ngoài những quy định tại các khoản 1,2,3,4 của Điều này, khi xây dựng, nếp nhà trước và nếp thứ hai được phép xây dựng không quá 8,5m tính từ cốt vỉa hè đến đỉnh mái, không quá hai tầng, những nếp nhà còn lại không quá 11,5 m và không quá 3 tầng, mỗi nếp nhà có chiều sâu tối thiểu là 6m. 
Toàn bộ các công trình nêu trên phải lợp ngói âm dương

 - Đối với các nhà biệt lập, phải có phương án thiết kế chi tiết các mặt đứng, bên của công trình. 

Điều 11. Trong khu vực II-B, theo quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng đô thị, được phép xây dựng công trình cao không quá 13,5m, không quá 03 tầng (trừ đường Nguyễn Trường Té, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lý Thường Kiệt, được xây dựng công trình không quá 2 tầng đối với nếp nhà trước) và không che khuất các công trình kiến trúc xung quanh có giá trị (loại đặc biệt, I), trừ một số công trình đặc biệt quan trọng và độc đáo sẽ được UBND Thị xã xem xét, quyết định cụ thể về độ cao. Mái của các công trình phải là mái dốc; màu mái và màu tường bên ngoài phải hài hòa với màu sắc của khu vực IIA. Riêng đoạn bờ Nam của khu An Hội (từ phía Đông khách sạn Vĩnh Hưng 4 đến giáp khu quy hoạch vui chơi giải trí Đồng Hiệp) mặt tiền ngôi nhà phải hướng ra sông. Đối với các ngôi nhà vừa bám đường bêtông, vừa bám bờ sông thì phải bố trí hai mặt tiền, kiến trúc công trình phải hài hoà với kiến trúc Phố cổ, mái phải làm mái dốc, khuyến khích lợp ngói đất nung, trường hợp lợp tôn thì phải có màu phù hợp (đà, xanh rêu), tối đa không quá hai tầng, độ cao không quá 10,5m tính từ cốt vỉa hè. Đối với các ngôi nhà biệt lập, phải xử lý kiến trúc các mặt bên phù hợp, hài hoà. 

Điều 12.  Không được mở rộng đường chính trong khu vực I. Cần phải khôi phục lại các đường kiệt cũ và có thể mở thêm một số đường kiệt cần thiết cho công tác phòng cháy - chữa cháy, nhưng không được ảnh hưởng xấu đến các di tích và không làm tổn hại đến cảnh quan chung của khu vực I.

Điều 13.
1. Các cây cổ thụ trong các khu vực bảo vệ đều phải được giữ gìn chu đáo.


2. Việc trồng mới cây xanh đường phố, cây xanh trong khuôn viên các cơ quan, cây xanh công viên trong các khu bảo vệ, đặc biệt là khu vực I, phải theo đúng quy hoạch được duyệt.


3. Việc chặt bỏ, tỉa bớt rễ, cành các cây cổ thụ, cây xanh đường phố, cây xanh cơ quan, cây xanh công viên trong các khu vực bảo vệ - đặc biệt là trong khu vực I - đều phải  được phép của Công ty Công trình Công cộng (đối với cây xanh đường phố, cơ quan) hay cơ quan quản lý công viên (đối với cây xanh công viên)  trừ những trường hợp cấp thiết cây có nguy cơ gãy đổ gây tai nạn hoặc sự cố công trình, nhưng sau đó phải báo cáo ngay với Công ty Công trình Công cộng hay cơ quan quản lý công viên.


 4. Các khoảng trống, sân vườn, sân trời trong di tích ở Khu phố cổ có tác dụng thông gió và chiếu sáng tự nhiên cho di tích và góp phần tích cực cải thiện môi trường cho Khu phố cổ cần phải được giữ gìn chu đáo, không vì mở rộng diện tích xây dựng mà thu hẹp diện tích sân vườn, sân trời. Khi cấp phép xây dựng phải cân nhắc từng trường hợp cụ thẻ theo hướng giữ lại các khoảng không gian này và mật độ xây dựng công trình phải được ghi rõ tại Giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở của công dân.

Điều 14. 

1. Việc xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu trong khu vực I phải tuân thủ nguyên tắc bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của cảnh quan khu vực, phải hạn chế đến mức thấp nhất - trong điều kiện cho phép - sự hư hại của các yếu tố gốc đó.


2. Đối với các công trình được cấp phép cơi nới, xây mới trong các khu vực bảo vệ Khu phố cổ, khi thi công nền móng công trình phát hiện có di tích, di vật, cổ vật bên dưới thì chủ di tích, đơn vị thi công công trình phải tạm ngừng thi công và thông báo ngay cho UBND phường sở tại hoặc các cơ quan chức năng gần nhất để các cơ quan này kịp thời xử lý theo quy định. 

Điều 15. 

1. Tại các đường phố trong Khu vực I, cấm các loại ô tô lưu thông. Vào các ngày lũ lụt cấm các loại thuyền máy đi lại; trừ một số đường và trong những trường hợp cần thiết, Uỷ ban Nhân dân Thị xã quy định tuyến và thời gian cụ thể cho loại phương tiện nào được phép lưu thông.


2. Trong khu vực I, cấm lắp đặt các vật, các phương tiện gây tiếng ồn và độ rung, gây cháy hoặc thải chất độc hại đến môi trường, các vật phát sáng, chiếu sáng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan và di tích. 

Chương III

Quản lý, nghiên cứu, sử dụng di tích trong Khu phố cổ

Điều 16. UBND thị xã Hội An thống nhất quản lý các di tích thuộc sở hữu toàn dân, công nhận và bảo vệ các hình thức sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân và các hình thức sở hữu khác về di tích, di sản văn hóa theo quy định của pháp luật không tách rời với quản lý nhà nước toàn diện trên địa bàn thị xã.


1. Công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn thị xã đối với các hoạt động bảo tồn Khu phố cổ Hội An bao gồm:
- Quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát hiện, kiểm kê, đăng ký, xác định loại hình và  đề nghị Nhà nước công nhận di tích; quản lý việc lập và thực hiện các quy hoạch và kế hoạch về di tích; 
- Quy định cụ thể và quản lý việc thực hiện các quy định này về chế độ bảo quản, tu bổ, phục hồi và sử dụng di tích; 
- Ban hành các văn bản Nhà nước theo thẩm quyền về di tích; 
- Thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và trong các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác này.

2. Phòng Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao là cơ quan quản lý ngành trên địa bàn thị xã có trách nhiệm giúp Uỷ ban Nhân dân Thị xã quản lý nhà nước về các hoạt động bảo tồn Di sản Văn hóa; chủ trì và phối hợp với Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích, Phòng Quản lý Đô thị cùng các cơ quan chức năng có liên quan khác của thị xã và Uỷ ban Nhân dân các phường có di tích để báo cáo, tham mưu giúp Uỷ ban Nhân dân Thị xã những công việc thuộc về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động bảo tồn Khu phố cổ Hội An.


Điều 17. Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An là cơ quan chuyên môn, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban Nhân dân Thị xã có trách nhiệm: chủ trì việc phối hợp với các cơ quan hữu quan, tiếp thu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của ngành dọc cấp tỉnh, Trung ương, sự chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thị xã để đề xuất với các cơ quan lãnh đạo và các cơ quan hữu quan của Thị xã các ý kiến, kế hoạch, đề án, biện pháp thực hiện; trực tiếp thực hiện tất cả các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác bảo tồn Di sản Văn hóa ở địa phương nói chung, Khu phố cổ Hội An nói riêng.


Điều 18. Uỷ ban Nhân dân các phường Minh An, phường Cẩm Phô, phường Sơn Phong có trách nhiệm quản lý, bảo tồn, sử dụng các di tích trên địa bàn theo quy định của Pháp luật, theo quy chế này; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chuyên môn gồm: Phòng Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao, Phòng Quản lý Đô thị, Đội Kiểm tra Quy tắc, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích giúp Uỷ ban Nhân dân Thị xã bảo vệ tốt và sử dụng có hiệu quả di tích Khu phố cổ Hội An, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn cảnh quan môi trường, kiểm tra, giám sát, xử lý các hoạt động xây dựng trên địa bàn theo quy định của Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý trùng tu di tích, sửa chữa xây dựng nhà ở trong Khu phố cổ Hội An ban hành theo Quyết định 626/2002/QĐUB ngày 19/7/2002 của UBND Thị xã Hội An.

Điều 19. Các chủ di tích, dù dưới bất cứ hình thức sở hữu nào, cũng đều phải có trách nhiệm quản lý, bảo vệ sử dụng di tích đúng với các quy định của Quy chế này và chịu trách nhiệm trước tiên về mọi sự hư hỏng, sai lệch, giảm giá trị của di tích do mình sở hữu, sử dụng.

Điều 20. Các hoạt động nghiên cứu nhằm phát hiện, bảo vệ và phát huy di tích trong Khu phố cổ đều được khuyến khích, được tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi khả năng và trách nhiệm của Thị xã.


Tất cả các tiêu bản hiện vật, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, các tư liệu gốc, tài liệu gốc, hồ sơ khoa học về các di chỉ, di tích được tìm thấy hoặc thực hiện trong quá trình nghiên cứu phải được lưu lại và bảo quản chu đáo tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An.


Điều 21. 


1. Thị xã khuyến khích các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế, các cá nhân trong và ngoài nước góp phần bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích trong Khu phố cổ Hội An.

2. Mọi hoạt động tiến hành trong các khu vực bảo vệ kể cả việc tu bổ, sửa chữa các di tích đều phải đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; phải tuân thủ các quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đồng thời phải báo cáo các cơ quan chức năng và Uỷ ban Nhân dân phường sở tại để được hướng dẫn thủ tục xin cấp phép cũng như theo dõi giám sát việc thực hiện (trừ các trường hợp dặm, vá: mái, tường, nền; quét vôi truyền thống ở các khu vực II-A, II-B thì không phải xin phép).


3. Nghiêm cấm việc làm hư hại, tiêu hủy, biến dạng di tích; việc chiếm giữ, sử dụng, chuyển nhượng sai quy định, mua bán trái phép và làm ảnh hưởng xấu, làm giảm giá trị các di tích, di vật trong khu phố cổ Hội An.  

Điều 22.

1. Mọi hoạt động nghiên cứu, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn các khu vực bảo vệ khu phố cổ Hội An đã được các cơ quan có thẩm quyền của cấp trên cho phép đều phải thông báo bằng văn bản cho Uỷ ban Nhân dân Thị xã trước khi tiến hành; nếu thấy có điều gì không phù hợp với pháp luật, hoặc có khả năng tác hại đến di tích, Uỷ ban Nhân dân Thị xã được quyền yêu cầu tạm ngừng để báo cáo bằng văn bản với cấp trên đã cho phép cho tới khi có văn bản phản hồi của cơ quan cấp trên đó; trong trường hợp chưa được cơ quan cấp trên nào cho phép thì phải được Uỷ ban Nhân dân Thị xã cho phép hoặc báo cáo cấp trên cho phép mới được tiến hành.


2. Trách nhiệm quản lý Nhà nước của Uỷ ban Nhân dân Thị xã áp dụng tại khoản 1 của điều này cũng được áp dụng đối với mọi hoạt động xây dựng, phá dỡ công trình trong các khu bảo vệ di tích, (trừ việc sửa chữa nhỏ nhà ở, công trình phụ trong khu vực II-A, II-B).


3. Trường hợp cần thiết, đối với các công trình quan trọng trong các khu vực bảo vệ di tích ở khu phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền cho phép của Uỷ ban Nhân dân Thị xã thì khi xem xét để quyết định cho phá dỡ, xây dựng mới, sửa chữa, tu bổ, Uỷ ban Nhân dân Thị xã có thể tổ chức hội nghị tư vấn, phản biện để có sự cân nhắc kỹ càng trong thời hạn quy định cho việc nhận và giải quyết hồ sơ.


4. Khi đấu thầu hoặc chỉ định thầu thi công các công trình di tích trong Khu phố cổ Hội An nhất thiết phải chọn các đơn vị có trình độ kỹ thuật cao, có kinh nghiệm, trách nhiệm, có thợ tinh nghề, am hiểu các kiến trúc đặc thù của di tích Hội An.


5. Mọi hồ sơ về tu bổ các công trình trong các khu bảo vệ di tích Khu phố cổ Hội An phải được lập đầy đủ, đảm bảo tính khoa học, tính pháp lý, được lưu trữ và quản lý chu đáo tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An và phải nộp lưu trữ tại kho lưu trữ thị xã theo quy định của nhà nước.

Điều 23. 

1. Các di tích phải được sử dụng và khai thác đúng với chức năng riêng có của từng loại.

2. Các hình thái, loại hình văn hóa phi vật thể, các sinh hoạt văn hóa truyền thống của cư dân trong Khu phố cổ phải được giữ gìn, bảo tồn và phát huy phù hợp.

3. Tự do tín ngưỡng tại các đình, chùa, nhà thờ, hội quán,... trong Khu phố cổ Hội An được tôn trọng. Các hoạt động lễ hội truyền thống được khuyến khích tổ chức thực hiện. Cá nhân, tập thể, đơn vị đứng ra tổ chức phải đăng ký nội dung, hình thức với Phòng Văn hoá Thông tin – Thể dục thể thao và phải được Uỷ ban Nhân dân Thị xã cho phép tiến hành. Nghiêm cấm những hành vi lợi dụng tín ngưỡng - tôn giáo nhằm thương mại hoá di tích, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.


Điều 24.

1. Mọi hoạt động kinh doanh trong các khu bảo vệ di tích - đặc biệt là trong phạm vi khu vực I - đều phải xin phép Uỷ ban Nhân dân Thị xã và phải do cơ quan thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh mới được tiến hành.


2. Việc trưng bày hàng hóa không được che lấp mặt tiền di tích, mặt tiền công trình, che khuất các chi tiết hoa văn kiến trúc trang trí (đối với di tích loại đặc biệt, I,II) và phải đảm bảo mỹ quan theo quy định của Quy chế Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trong khu vực I Khu phố cổ. 


3. Các bảng hiệu, biển hiệu kinh doanh, dịch vụ, tên hiệu cơ quan, đơn vị gắn treo trên di tích phải bằng chất liệu gỗ, có kích thước phù hợp. Việc bố trí, trang trí biển, bảng hiệu, trưng bày hàng hóa, giới thiệu dịch vụ trong khu phố cổ phải thực hiện theo đúng Quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo, biển hiệu, trưng bày hàng hóa, giới thiệu dịch vụ trên địa bàn thị xã Hội An ban hành tại Quyết định số 1036/2006/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Uỷ ban Nhân dân thị xã Hội An.


Điều 25. Mọi du khách đến tham quan di tích tại Hội An đều phải mua vé tại Văn phòng Hướng dẫn tham quan di tích Hội An để góp phần bảo tồn di sản văn hóa của Thị xã; phải tuân thủ các quy định pháp lý của Nhà nước Việt Nam và phải tôn trọng nội quy tại các điểm di tích.


Điều 26. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế tham gia đóng góp vào Quỹ Bảo tồn - Tu bổ di tích Hội An do Hội đồng Nhân dân Thị xã quy định.


Điều 27. Quỹ Bảo tồn - Tu bổ di tích được lập từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do cơ quan tài chính của Thị xã trực tiếp quản lý và cấp phát. Quỹ chỉ được sử dụng để tu bổ hoặc  hỗ  trợ  tu bổ  các  di tích của Nhà nước, tập thể, tư nhân theo kế hoạch, dự án do Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An thuộc Uỷ ban Nhân dân Thị xã phê duyệt và phân công quản lý, sử dụng, thanh quyết toán cụ thể.

Chương IV

Khen thưởng, xử phạt


Điều 28. Tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động quản lý, bảo tồn, sử dụng di tích quy định trong Quy chế này được Uỷ ban Nhân dân Thị xã xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định của Nhà nước Việt Nam.


Điều 29. Tổ chức và cá nhân vi phạm Pháp luật về bảo vệ và sử dụng di tích, danh thắng và vi phạm Quy chế này phải bị xử phạt hành chính hoặc phải bị truy tố theo Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành.


Điều 30. Khi áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính, kèm theo biện pháp chính phải đặc biệt chú ý áp dụng theo thẩm quyền các biện pháp xử phạt buộc đình chỉ, tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình thực hiện hay các vật dụng lắp đặt, trưng bày trái phép và buộc phải khôi phục lại theo nguyên trạng. 

Điều 31.Tổ chức, cá nhân nào phát hiện bất kỳ ai vi phạm quy chế này, phải báo cáo ngay cho một trong các cơ quan: Uỷ ban Nhân dân phường sở tại, Đội Kiểm tra Quy tắc, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích, Phòng Văn hoá Thông tin - Thể dục thể thao hoặc Uỷ ban Nhân dân Thị xã để các cơ quan này kịp thời tiến hành các biện pháp ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền.

Chương V
Điều khoản cuối cùng


Điều 32. Những quy định trước đây của Uỷ ban Nhân dân Thị xã và các cơ quan hành chính thuộc Thị xã trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.


Trong quá trình thực hiện Quy chế, những vấn đề vướng mắc hoặc thiếu sót do các cá nhân và tổ chức phản ánh sẽ được Uỷ ban Nhân dân Thị xã ghi nhận và xem xét để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
         Lê Văn Giảng

                                    (đã ký)
Tiêu chí phân loại di tích 

(Theo mức độ/giá trị bảo tồn)

Loại đặc biệt: Bảo tồn được các yếu tố gốc của tất cả các hạng mục công trình, có nhiều chi tiết kiến trúc, mỹ thuật độc đáo. Có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học.

Loại I: Bảo tồn được các yếu tố gốc của tất cả các hạng mục công trình. Có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, khoa học. 

Loại II: Bảo tồn được cơ bản các yếu tố gốc của các hạng mục công trình như nếp nhà trước, mặt tiền, mái ngói... Có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học. 

Loại III: Bảo tồn được mái ngói truyền thống và một số yếu tố gốc của các hạng mục công trình. Có một số giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học. 

Loại IV: Công trình xây, đúc theo kiểu hiện đại. Không có giá trị trong quần thể kiến trúc Khu phố cổ.

Xin xem kết quả phân loại các di tích trong Khu phố cổ ở Danh mục Di tích Hội An đã xuất bản năm 2000.
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PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo quyết định số: 03/2008/QĐ-UBND)

1.Trong phạm vi khu vực IIA, danh mục các di tích được điều chỉnh theo khoản 1 điều 10 của Qui chế cụ thể như sau:

1.1. Di tích kiến trúc tôn giáo-tín ngưỡng:

+ Khổng Tử miếu

+ Tượng đài danh nhân chí sĩ Quảng Nam

+ Văn chỉ Cẩm Phô

+ Chùa Viên Giác

+ Miếu Thần Nông

+ Đình Xuân Lâm

2.2.
Các ngôi nhà, nếp nhà mặt tiền tuyến phố có kết cấu kiến trúc, hệ mái ngói truyền thống:



a. Đường Trần Hưng Đạo:



+ Các dãy số lẻ từ nhà số 15,17,21 đến 27; 39 đến 45; số 59



(giá trị kiến trúc tương đương di tích loại 1).


+ Các dãy số chẵn từ nhà số 18 đến 26; 42 đến 50; 98 đến 102



b. Đường Nguyễn Duy Hiệu:

+ Dãy số lẻ từ nhà số 281 đến 305(trong đó các nhà số  293,299,301 hiện trạng nếp nhà trước 2 tầng)


1.3.Các công trình theo kiểu nhà vườn, biệt thự:

a. Đường Trần Hưng Đạo: nhà số 45/5, 45/17, 45/37, 47/6, 47/24, 45/29(càphê Ngọc Lan).
b. Đường Hoàng Diệu: nhà số 06

c. Đường Nguyễn Huệ: nhà số 02


2. Những ngôi nhà, công trình, hạng mục công trình áp dụng điều chỉnh theo khoản 2, điều 10 Qui chế nếu nằm liền kề, kế cận (trong phạm vi bán kính 10m0) các di tích tôn giáo – tín ngưỡng sau đây:


+ Các di tích đã thống kê trong mục 1.1 của phụ lục này.


+ Đình Ấp Tu Lễ


+ Hội Thánh Tin Lành

+ Chùa Pháp Bảo

+ Hội An Tiên Tự

+ Văn Chỉ Minh Hương

+ Đình Sơn Phong

3. Một số mẫu kiến trúc mặt đứng công trình được phép tham khảo, lựa chọn theo mục d, khoản 3 điều 10 qui chế: (xem thêm phụ lục mặt đứng)

            1
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